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ĐẶC TÍNH VÀ CHỈ ĐỊNH CỦA CEFADROXIL SODIUM THUỘC CEPHALOSPORIN THẾ HỆ I
Hoùa tính.  

Cefadroxil là một kháng sinh bán tổng hợp. Nó hiện diện dưới dạng bột kết tinh màu trắng vàng, tan được trong nước, ít tan trong alcohol. Chế phẩm thương mại được sử dụng dưới dạng monohydrat.
Sự Bảo quản/ tính bền/ khả năng tương hợp thuốc.

- Cefadroxil dạng viên, capsule hoặc dạng bột dùng cho đường uống (nhờ 90% được hấp thu qua ruột).

- Nên lưu trữ ở nhiệt độ phòng (15 – 300C)  trong các vật chứa đựng kín. Sau khi hoàn nguyên, dạng dung dịch nhỏ giọt cấp qua đường uống có thể bền khoảng 14 ngày nếu bảo quản lạnh (2 – 80C).

     Dược tính/ hoạt phổ.


- Cefadroxil thuộc loại cephalosporin thế hệ một. Nồng độ hữu hiệu trong máu kéo dài được 6 giờ. Nó có hoạt tính chống lại các vi khuẩn nhạy cảm với nhóm này. 

- Tham khảo phần trình bày tổng quát về các cephalosporin ở trang 122 sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin cụ thể.

Các ứng dụng / chỉ định.

Cefadroxil dạng uống được dùng trong việc điều trị  các nhiễm trùng nhạy cảm ở da, mô mềm, đường tiểu và đường hô hấp trên ở chó. Nó cũng từng được dùng để điều trị cho mèo. 
Dược động học ( đặc trưng).

- Nó được hấp thu tốt sau khi cấp thuốc qua đường miệng  cho chó không chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ăn uống. Sau khi cấp thuốc qua đường miệng với liều 22 mg/ kg, mức nồng độ thuốc trong huyết thanh đạt cao nhất xấp xỉ 18,6 (g/ ml trong vòng 1 –2 giờ . Chỉ khoảng 20% lượng thuốc ở dạng kết hợp với các protein huyết tương của chó. Thuốc được đào thải theo đường tiểu và có thời gian bán hủy vào khoảng 2 giờ.  Trên 50% của liều thuốc có thể  được tìm thấy trong nước tiểu dưới dạng còn hoạt tính trong vòng 24 giờ  của liều cấp thuốc.

- Ở mèo, thời gian bán thải trong huyết thanh được báo cáo xấp xỉ 3 giờ.
- Trong một nghiên cứu được thực hiện trên ngựa non  (Dufee, Christensen, và Craig 1989) sinh khả dụng của thuốc cho uống nằm trong khoảng 36 – 99,8% (trung bình = 58,2%); thời gian bán thải trung bình là 3,75 giờ sau khi cho uống.
Độc tính, tác dụng phụ, chống chỉ định.
- Tăng độc tính trên thận khi dùng với aminosids, polymycin, colistin, lợi tiểu; gây nguy cơ xuất huyết khi dùng với thuốc kháng đông, chống kết tập tiểu cầu, giảm hiệu quả thuốc ngừa thai.

- Tác dụng phụ thường gặp là tiêu chảy. Những tác dụng phụ khác (ít gặp hơn) : buồn nôn, ói mữa, tăng bạch cầu ái toan, da nổi mẫn đỏ, sưng và ngứa. Suy giảm chức năng thận. Hiếm khi gặp viêm  kết tràng giả mạc.

- Thận trọng khi dùng thuốc cho các cá thể mẫm cảm với nhóm penicillin, suy thận, có thai hoặc đang cho con bú.
- Không dùng cho những trường hợp quá mẫn với cephalosporin.

Liều dùng

· Chó

Dùng cho những trường hợp nhiễm trùng nhạy cảm với kháng sinh.

a) 22 mg/ kg, uống (PO), 2 lần/ ngày. Điều trị các trường hợp nhiễm trùng da và mô mềm, tối thiểu 3 ngày, và các trướng hợp nhiễm trùng GU  trong vòng ít nhất 7 ngày. Điều trị ít nhất 48 giờ sau khi thú hết sốt và không còn triệu chứng. Đánh giá lại liệu pháp điều trị nếu xét thấy không có đáp ứng sau 3 ngày trị liệu. Liệu pháp điều trị tối đa 30 ngày (thuốc đóng gói dưới dạng: cefa-tabs  - Fort – dodge)

b) 11 – 33 mg/ kg, uống cách mỗi 8 giờ/ 1 lần (Aroson và Aucoin 1989)

c) 20 mg/ kg, uống 2 lần/ ngày (cách mỗi 12 giờ/ 1 lần) (Morgan 1988), (Jenkins 1987a)

d) 10 mg/ kg, uống cách mỗi 12 giờ/ 1 lần (Davis 1985)

· Mèo

Dùng cho những trường hợp nhiễm trùng nhạy cảm với kháng sinh.

a) 11 – 33 mg/ kg, uống cách mỗi 8 giờ/ 1 lần (Aronson và Aucoin 1989)

b) 22 mg/ kg, uống một ngày 1 lần (Kirk 1989)

c) 10 mg/ kg, uống cách mỗi 12 giờ/ 1 lần (Davis 1985)

d) 20 mg/ kg, uống cách mỗi 12 – 24 giờ/ 1 lần (Jenkins 1987a)
Dạng thuốc sử dụng/ sự bào chế thuốc/ tình trạng pháp lý được phép dùng theo FDA/ số lần thu nhận thuốc.

- Các dạng viên nén dùng để uống của cefadroxil: 50 mg, 100 mg, 200 mg, 1 gram.

- Cefa-tabs  (Fort – Dodge); (Rx) được phép dùng cho chó.

- Các sản phẩm được phép dùng cho người:

Cefadroxil dạng viên nén dùng để uống loại 1g.

Duri-Cef   (Mead-Johnson), Ultrace  (Bristol); (Rx)

Cefadroxil dạng viên con nhộng cấp qua đường miệng loại 500 mg.

Duri-Cef   (Mead-Johnson), Ultrace  (Bristol); (Rx)

Cefadroxil dạng bột dùng để uống, bào chế dưới hình thức giọt treo 125 mg/ 5 ml, 250 mg/ 5 ml, 500 mg/ 5 ml.

Duri-Cef   (Mead-Johnson), Ultrace  (Bristol); (Rx)

